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Các phân phối xác suất đa biến   

Phân phối giao xác suất của hai biến ngẫu nhiên rời rạc  

Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc. Trong bài này, chúng ta xét các biến nói lên các tính 
chất khác nhau của một đơn vị quan sát cho trước. Như vậy, mỗi kết quả sẽ là một cặp X,Y 
tương ứng. Bảng liệt kê tất cả các kết hợp có thể có được của X = xi và Y = yj  và các xác suất 
của chúng sẽ tạo nên phân phối giao xác suất (joint probability) của X và Y. Giao xác suất  
thường được viết dưới dạng:  

( ) Y) P(X,    y  Y   x XP ji ==∩=  

Điều này được giải thích như sau: Nếu ta lấy một quan sát ngẫu nhiên từ tổng thể được mô tả bởi 
phân phối giao xác suất này, thì xác suất cho quan sát đó là:  

X = xi và Y = yj  là ( ) y  Y   x XP ji =∩=  

Hàm phân phối giao xác suất (joint pdf) là một quan hệ hàm số có dạng:  

( ) )y ,f(x    y  Y   x XP jiji ==∩=  

nhưng để tiện cho việc giải thích, chúng ta sẽ dùng dạng bảng.  

Hãy tưởng tượng là ta có hai biến ngẫu nhiên Q và H với các không gian mẫu như sau: 
 
 Q1 =   5031,41 
 Q2 =   8585,35 
 Q3 = 11670,96 
 Q4 = 16563,92 
 Q5 = 34509,14 
 
 H1 = 1,70 
 H2 = 3,00 
 H3 = 4,00 
 H4 = 5,00 
 H5 = 6,00 
 H6 = 7,95 
    Q    
   5031,41 8585,35 11670,35 16563,92 34509,14 P(H) 
 1,70 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,12 
 3,00 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,12 
H 4,00 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,23 
 5,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,22 
 6,00 0,01 0,03 0,04 0,04 0,03 0,14 
 7,95 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,16 
 P(Q) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00 
 
 
Các con số trong bảng trên cho ta xác suất của tổng thể liên quan đến các hộ gia đình có Q = qi 
và H = hj  ứng với các giá trị cụ thể của Q và H. 

Hiệu đính: Trọng Hoài                                                                                                                     Người dịch: Hoàng Nhị 
                           



Applied Econometrics with EViews ... Lecture 2 
M Daniel Westbrook 

2 

 
Như vậy, xác suất của việc chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình có Q = 5031,41 và H = 1,70 là 
0,08.  Nói cách khác là có 8% số hộ gia đình có Q = 5031,41 và H = 1,70. 
 

Các phân phối xác suất biên  
 
Bây giờ, giả sử là chúng ta chỉ quan tâm đến P(Q = qi) mà không tính đến kết quả của H. Xác 
suất này được gọi là xác suất biên Q = qi ... chúng ta có được nó từ phân phối giao xác suất như 
sau:  
 
  ( ) ( ) ( ) (  h  H  q  QP        h  H  q  QP    h  H  q  QP    q  QP 6121111 =∩=++=∩=+=∩=== L )

)

 
ở dạng tổng quát: 
 
  ( ) ( ) h  H  q  QP    q  QP

H
jii ∑ =∩===

và 
 

( ) (  h  H  q  QP    h  HP
Q

jij ∑ =∩===  

 
Các phân phối xác suất biên được viết ở các lề bên ngoài của bảng phân phối giao xác suất  
(như ở bảng trên).  
 

Các phân phối xác suất có điều kiện  
 
Có lúc chúng ta chỉ muốn biết phân phối của một biến khi có  thông tin về kết quả của biến khác 
(biến điều kiện); ngoài ra, chúng ta có thể muốn biết phân phối của một biến sẽ thay đổi ra sao 
khi kết quả của biến khác thay đổi.  
 
Cách giải quyết về vấn đề nêu trên thực chất là việc chúng ta biến không gian mẫu thành một 
kết quả đơn nhất  từ toàn bộ dãy giá trị của biến điều kiện.  
 
Công thức làm điều này  là: 
 

 ( ) ( )
( )1

1i
1i h  HP

h  H  q  QP
    h  H  | q  QP

=
=∩=

===  

 
Xét các phân phối có điều kiện sau đây được tính từ phân phối giao xác xuất đã cho ở trên: 
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qi P(Q = Qi | H = h1) P(Q = qi | H = h6) 

q1 0.64 0.08 

q2 0.16 0.15 

q3 0.08 0.28 

q4 0.06 0.40 

q5 0.06 0.45 
 
Rõ rằng chúng ta có thể thấy rằng thông tin về kết quả của H cho chúng ta biết thông tin về 
phân phối của Q.  

Tính chất độc lập về thống kê  
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu kết quả H không mang đến thông tin về phân phối Q? Khi đó ta có:  
 

 ( ) ( ) ( )
( )j

ji
iji h  HP

h  H  q  QP
    q  QP    h  H  | q  QP

=

=∩=
=====  

 
 

( ) ( ) ( )jiji h  H  q  QP    h  HPq  QP       =∩===×=⇒    cho mọi i và j. 

 
Đây chính là định nghĩa của chúng ta về tính độc lập thống kê. Nó giúp ta dễ tính giao xác suất  
về các kết quả của các mẫu ngẫu nhiên.  

 

Kỳ vọng toán học 
 
Nếu ta có một phân phối giao xác suất , và chúng muốn tính kỳ vọng của một trong các biến số 
đó, thì chúng ta có thể làm điều đó từ  phân phối biên:  
 
    [ ] ( ) ( ) 15272,16    h  H  q  q    q  q    

Q H
jii

Q
ii ==∩==== ∑∑∑ QPQPQE

 
Tương tự như vậy: 
 
  [ ] ( ) ( ) 4,70    h  H  q  h    h  h    

H Q
jij

H
jj ==∩==== ∑∑∑ QPHPHE

 
 
Chúng ta cũng có thể tính được các kỳ vọng có điều kiện: 
 
   [ ] ( ) h  H | q  QPq    h  H | QE

Q
jiij ∑ ====

 
Từ phân phối giao xác suất trong ví dụ, ta có:  
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  [ ]  8585.39    1.70  H | QE ==
 
  [ ]  13205.43    3.00  H | QE ==
 
  [ ]  14998.15    4.00  H | QE ==
 
  [ ] 15944.93    5.00  H | QE ==
 
  [ ] 17033.75    6.00  H | QE ==
 
  [ ]  19931.36    7.95  H | QE ==
 
Chúng ta hãy vẽ đồ thị của các trị trung bình có điều kiện này theo các giá trị của biến điều 
kiện:  
 
 

Chi tiêu và Quy mô hộ gia đình

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.7 3 4 5 6 7.95

 
 
 
Lưu ý rằng theo cách này, chúng ta cho rằng hai biến khác nhau về cơ bản. Chúng ta xem biến 
điều kiện là cho trước (thay vì ngẫu nhiên), và biến Q là biến ngẫu nhiên.  
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Bàn thêm về Kỳ vọng (các anh chị kỳ vọng điều gì?!) 
 
Khi là nhà kinh tế lượng, chúng ta sẽ rất thường quan tâm đến tổng của các biến ngẫu nhiên, 
cũng như các trị trung bình và phương sai của các tổng này. Ta hãy bắt đầu tìm giá  trị trung 
bình và phương sai của tổng hai biến ngẫu nhiên. 
  
Để xem điều này được thực hiện như thế nào, chúng ta hãy bắt đầu bằng bảng giao xác suất và 
viết hai con số vào mỗi ô: giá trị của (xi + yj) và xác suất  ( )  y  Y   x XP ji =∩= . 

 
Để tính kỳ vọng của tổng, ta phải cộng tất cả các phần tử 
 
 ( ) y  Y   x XP)y  x( jiji =∩=×+  

 
Kết quả ta được: 
 
  [ ] ( ) y  Y   x XP)y  x(     Y   XE

X Y
jiji∑∑ =∩=×+=+

 
Ở Bài tập thứ 2, các anh chị sẽ phải chứng minh rằng:  
 
  [ ] [ ] [ ]YE    XE    Y   XE +=+
 
Bây giờ chúng ta hãy xét phương sai của tổng: 
 
 [ ] ( )[ ]( )[ ]   Y  X E - Y  X E    Y   XVAR 2++=+  
 
 [ ] [ ]( )[ ]  YE  -  Y      XE -  X  E    2+=  
 
 [ ]( )[ ] [ ]( )[ ] [ ]( ) [ ]( )[ ]  YE -  Y   XE - X E 2      YE -  Y  E        XE -  X  E    22 ++=  
 
Số hạng cuối cùng có một cái tên đặc biệt: đó là hợp phương sai của X và Y.   Vì thế: 
 
  VAR[X + Y]  =  VAR[X] + VAR[Y] + 2*COV[X, Y] 
 
Hiệp phương sai được tính bằng công thức: 
 
  [ ] ( )( ) (  y  Y   x XP - y - x     Y ,XCOV

X Y
jiYjXi∑∑ =∩=×µµ= )

 
Trong trường hợp đặc biệt khi X và Y là độc lập thống kê, thì hiệp phương sai của chúng bằng 0. 
Bài tập 2 sẽ cho các anh chị cơ hội để chứng minh điều này.  
 
Hiệp phương sai có một cách giải thích khá hấp dẫn bằng hình học và cách giải thích này được 
chúng ta trình bày trong lớp.  
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Hệ số tương quan 
 
Hiệp phương sai có nhược điểm là khó giải thích vì nó phụ thuộc vào đơn vị đo của các biến X 
và Y.  
 
Hệ số tương quan là một con số không có đơn vị nên tránh được nhược điểm đã nêu trên:  
 

 
 

    
2
Y

2
X

XY

σσ

σ
=ρ  

 
Người ta có thể chứng minh được: 
 
  1        1 ≤ρ≤
 
 

Các biến ngẫu nhiên liên tục 
 
Các phân phối xác suất hai biến của các biến ngẫu nhiên liên tục không thể biểu diễn được ở 
dạng bảng đơn giản. Chúng ta cần trình bày chúng dưới các dạng hàm phân phối xác suất phù 
hợp. Khi cho trước hàm phân phối giao xác suất của một cặp biến ngẫu nhiên, được ký hiệu là 
f(x,y), mọi định nghĩa nêu trên đều có thể được áp dụng cho hàm này, với các toán tử tổng được 
thay thế bằng các tích phân.  
 
Ngày mai, chúng ta sẽ nghiên cứu một số hàm phân phối xác suất cho một số biến ngẫu nhiên 
liên tục. 
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